ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: 

TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH 1

 (SPECIAL VIETNAMESE LANGGUAGE 1)
1. Thông tin về giảng viên

1.1. Giảng viên 1

Họ và tên: Trần Nhật Chính

Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ

Thời gian làm việc: Sẽ thông báo cụ thể cho sinh viên vào đầu môn học 

Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt. Phòng 202, nhà B7 Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội 

Địa chỉ liên hệ : Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt. Phòng 202, nhà B7 Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại: Cơ quan: (84-4) 38694323.

Email: ktv_vnh@yahoo.com
            trannhatchinh@yahoo.com
Phòng học: Phòng 38, 48, nhà B7 Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chính:

- Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt

- Ngôn ngữ học dạy tiếng

1.2. Giảng viên 2

Họ và tên: Vũ Văn Thi

Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Phó giáo sư, Tiến sỹ

Thời gian làm việc: Sẽ thông báo cụ thể cho sinh viên vào đầu môn học

Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt. Phòng 203, nhà B7 Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài. Phòng 203, nhà B7 Bis, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 38694323 - 38693524

Email: ktv_vnh@yahoo.com
           vuvanthi@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Ngữ pháp

- Ngôn ngữ học dạy tiếng 

1.3. Giảng viên 3

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận 

Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ 

Thời gian làm việc: Sẽ thông báo cụ thể cho sinh viên vào đầu môn học

Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt. Phòng 203, nhà B7 Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt. Nhà B7 Bis, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: (84-4) 38694323

Email: thuanminh@fpt.vn

Các hướng nghiên cứu chính:

- Ngữ pháp

- Ngôn ngữ học dạy tiếng

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Tiếng Việt chuyên ngành 1: Văn hoá - Lịch sử 

-Tên tiếng Anh: Special Vietnamese 1: Culture & History

- Mã môn học: VLC1050
- Số tín chỉ: 04
- Môn học: 
Bắt buộc 

- Các môn học tiên quyết:  
* Tiếng Việt cơ sở 3

- Các môn học kế tiếp:
* Tiếng Việt chuyên ngành 2: Văn học - ngôn ngữ

* Tiếng Việt chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội

- Gìơ tín chỉ đối với các hoạt động:


- Nghe giảng lý thuyết:   15

- Làm bài tập trên lớp:    30


- Thảo luận:                    04


- Thực hành, điền dã:     04


- Hoạt động theo nhóm: 0


- Tự học xác định:          07

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, B 7Bis, Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội --

3.  Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung:

Môn học “Tiếng Việt chuyên ngành lịch sử và văn hóa” không chỉ dạy cho sinh viên môn tiếng Việt ở trình độ cao cấp mà còn trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về lịch sử và văn hóa của đất nước Việt Nam. Về tiếng Việt: sinh viên sẽ được học các cấu trúc ngữ pháp khó trong tiếng Việt, được bổ sung các từ ngữ chuyên ngành lịch sử và văn hoá, được đọc các văn bản tiếng Việt dài hơn, khó hơn ở các trình độ mà họ đã học trước đó. Ngoài việc học tiếng Việt chuyên ngành trên lớp, các sinh viên còn tham gia các buổi thảo luận xung quanh các vấn đề về lịch sử và văn hoá mà họ đã học và được tham gia các buổi học dã ngoại, thăm các viện bảo tàng lịch sử, bảo tàng văn hoá, giao lưu với người Việt Nam để nâng cao trình độ tiếng Việt và hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam. Môn  học cũng rèn luyện cho các sinh viên kỹ năng đọc và viết các văn bản tiếng Việt, đặc biệt là các văn bản chuyên về lịch sử và văn hoá.
3.2 Mục tiêu cụ thể:


Học xong môn học này, sinh viên có được:

     * Kiến thức

- Biết thêm các từ ngữ ngữ pháp tiếng Việt ở trình đé cao hơn. Sau khi học xong môn học, sinh viên được bổ sung vốn từ ngữ chuyên ngành lịch sử và văn hóa, nắm bắt, hiểu biết thêm nhiều mẫu câu, các từ ngữ ngữ pháp mà người Việt thường sử dụng trong giao tiếp xã hội, giao tiếp nơi công sở, trong trường học, trong gia đình, giữa bạn bè... và trong các văn bản tiếng Việt về lịch sử và văn hoá. 

- Sinh viên cũng sẽ được nâng cao khả năng đọc và viết văn bản tiếng Việt, giúp cho họ tự tin hơn khi sử dụng tiếng Việt vào soạn thảo văn bản, nhất là các văn bản về lịch sử và văn hoá.
* Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo các từ ngữ ngữ pháp tiếng Việt trong khi nói và viết. 

- Nắm được các kỹ năng và cách trình bày văn bản viết tiếng Việt về chủ đề lịch sử và văn hoá.

- Nắm được kỹ năng đọc hiểu các văn bản lịch sử và văn hoá tiếng Việt.

* Thái độ

- Sinh viên phải chuẩn bị bài nghiêm túc theo sự hướng dẫn và yêu cầu của giảng viên, chăm chỉ học tập ở lớp cũng như ở nhà, tham gia lớp học đầy đủ, tập trung cao độ trong giờ học.

- Sinh viên cần đọc giáo trình và các tài liệu phụ trợ, làm đầy đủ các bài tập ở nhà cũng như ở trên lớp theo yêu cầu của giảng viên.

- Sinh viên cần tự tin, mạnh dạn sử dụng những kiến thức, những từ ngữ ngữ pháp tiếng Việt đã được học vào trong giao tiếp hoặc trong khi viết các văn bản tiếng Việt.

3.3. Mục tiêu chi tiết của môn học

	            Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Néi dung 1

Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
	1. Đọc bài: “Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc”
2. Nhận diện được các hiện tượng ngữ pháp mới có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.
	1. Hiểu ý nghĩa, cách dùng các hiện tượng ngữ pháp.

2. Hiểu ý nghĩa các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc “Nhà nước văn Lang - Âu Lạc”: Sự ra đời và phát triển của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. 
	1. Vận dụng được các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

3. Viết tóm tắt nội dung bài đọc.

	Nội dung 2

Các triều đại Việt Nam
	1. Đọc bài: “Các triều đại Việt Nam”
2. Nhận diện được các hiện tượng ngữ pháp.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.
	1. Hiểu ý nghĩa, cách dùng các hiện tượng ngữ pháp.

2. Hiểu ý nghĩa các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.
	1. Vận dụng được các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

3. Trình bày (nói hoặc viết) lại được những  nét cơ bản của một trong 12 triều đại Việt Nam.

	Nội dung 3

Một số trung tâm thương mại thời xưa
	1. Đọc bài : “Một số trung tâm thương Mại thời xưa”.
2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.  

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.
.


	1. Hiểu được ý nghĩa, cách dùng của các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.


	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

 2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.



	Nội dung 4

Trống đồng đúc kết tinh hoa kỹ thuật và mỹ thuật của người Việt cổ, tiêu biểu cho văn hoá thời kỳ dựng nước


	1. Đọc bài: “ Trống Đồng đúc kêt tinh hoa kỹ thuật và mỹ thuật của người Việt cổ, tiêu biểu cho văn hóa thời kỳ dựng nước”.
2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa, cách dùng của các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.
2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.


	- Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

 2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.



	Nội dung 5

Ngôn ngữ -

chữ viết
	1. Đọc bài “Ngôn ngữ - chữ viết”.

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa, cách dùng của các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.
2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.

4. Nhớ được nguồn gốc, thời kỳ xuất hiện chữ viết của tiếng Việt.
	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

 2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Nêu (viết/ nói) nguồn gốc chữ viết của tiếng Việt.



	Nội dung 6

Tôc thê cóng

gia tiên của gia đình người Việt
	1. Đọc bài “Tục thờ cúng gia tiên của gia đình người Việt”. 

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp m¬i có trong bài:

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc. 

4. Hiểu được ý nghĩa của việc thờ cúng gia tiên trong gia đình người Việt.


	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

 2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Cho biết ý nghĩa của việc thờ cúng gia tiên trong gia đình người Việt,


	Nội dung 7

Tục lệ về Tết Nguyên đán
	1.Đọc bài “Tục lệ về Tết Nguyên đán”.

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc. 

4. Hiểu được ý nghĩa của các công việc mà người Việt Nam làm trong những ngày Tết Nguyên Đán:

- Trang hoàng nhà cửa.

- Biếu Tết.

- Buổi học tất niên.

- Chúc Tết.

- Mừng tuổi.

...


	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Nói về ngày Tết và những hoạt động trong những ngày Tết ở đất nước anh/ chị. So sánh để rút ra những điểm giống và khác nhau giữa Tết Việt Nam và Tết ở đất nước anh/ chị.

	Nội dung 8

Văn hóa ẩm thực
	1. Đọc bài “Văn hóa ẩm thực”.

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc. 

4. Nhớ được các món ăn, thức uống chính trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Hiểu biết và nhớ cách nấu một vài món ăn tiêu biểu của Việt Nam: nem rán, phở...


	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

 2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Cho biết các món ăn, thức uống chính trong các bữa ăn của người Việt Nam và các món ăn thức uống chính trong bữa ăn của dân tộc mình.


	Nội dung 9

Tục ăn trầu và sự tích trầu cau
	1. Đọc bài “Tục ăn trầu và sự tích trầu cau”.

2.  Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài:

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.

4. Nhớ được nội dung câu chuyện “Sự tích trầu cau”. 


	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Kể lại câu chuyện “Sự tích trầu Cau”.

	Nội dung 10

Sự tích bánh chưng, bánh giầy
	1. Đọc bài: “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”.

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.

4. Nhớ nội dung câu chuyện: “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”.
	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết các câu, hoàn thiện các câu.

 2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Kể lại câu chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”.


	Nội dung 11

Nhà ở của người Việt
	1. Đọc bài: “Nhà ở của người Việt”.

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.

4. Nắm được những nét cơ bản về nhà ở của người Việt Nam.
	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.



	Nội dung 12

Hà Nội
	1. Đọc bài “Hà Nội”. 
2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài:

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.

4. Nắm được những nét cơ bản về Hà Nội.
	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Sử dụng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp vừa học để viết một bài nói lên cảm nghĩ của mình về Hà Nội.

	Nội dung 13

HuÕ
	1. Đọc bài “Huế”.

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài.

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.

4. Nắm được những nét cơ bản về Huế.
	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.

4. Sử dụng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp vừa học để viết một bài nói lên những hiểu biết của mình về Huế.

	Nội dung 14

Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
	1. Đọc bài: “Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Nhận biết, nêu được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp míi có trong bài.

3. Nhận diện các từ ngữ mới có trong bài.

	1. Hiểu được ý nghĩa,  cách dùng các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài:

2. Hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ mới.

3. Hiểu nội dung bài đọc.

4. Hiểu và nắm được những nét cơ bản về thành phố Hồ Chí Minh.

	1. Sử dụng các hiện tượng ngữ pháp mới để viết câu, hoàn thiện câu.

2. Sử dụng các từ ngữ mới có trong bài để điền vào chỗ trống trong các câu cho sẵn.

3. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi, đánh dấu đúng sai vào các câu có nội dung cho sẵn.




Chú giải:

- Bậc 1: Nhận biết, nhớ

- Bậc 2: Hiểu Nghĩa

- Bậc 3: Áp dụng vào viết tiếng Việt

Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 2
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 3
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 4
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 5
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 6
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 7
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 8
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 9
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 10
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 11
	3
	4
	3
	10

	Nội dung 12
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 13
	3
	4
	4
	11

	Nội dung 14
	3
	4
	3
	10

	Tổng
	42
	52
	50
	144




4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)


Môn học “Tiếng Việt chuyên ngành 1: Văn hóa - Lịch sử” sẽ bổ sung cho người học các hiện tượng, các cấu trúc ngữ pháp ở mức độ khó hơn mà ở trình độ sơ và trung cấp họ chưa được học.


Ngoài việc dạy các hiện tượng và các cấu trúc ngữ pháp, nội dung chính của môn học là trang bị cho người học vốn từ ngữ và cách thể hiện bằng tiếng Việt về các lĩnh vực văn hóa và lịch sử. 
Sau khi hoàn thành môn học, người học sẽ nắm được hầu hết các hiện tượng, các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Việt. Điều đó sẽ giúp họ tự tin và sử dụng tiếng Việt thuần thục hơn cả trong giao tiếp cũng như trong khi soạn thảo văn bản. Đặc biệt, người học sẽ được trang bị thêm vốn từ ngữ chuyên ngành về văn hoá và lịch sử. Ngoài việc nâng cao trình độ tiếng Việt chuyên ngành, sau khi kết thúc môn học, người học còn hiểu biết thêm về những nét văn hóa truyền thống và lịch sử của dân tộc Việt Nam.

5. Nội dung chi tiết môn học (Tên các bài sẽ học)

5.1. Bài đọc: “Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc”.

5.2. Bài đọc: “Các Triều đại Việt Nam”.
5.3. Bài đọc: “Một số trung tâm thương mại thới xưa ở Việt Nam.

5.4. Bài đọc: “Trống đồng đúc kết tinh hoa kỹ thuật và mỹ thuật của  người Việt cổ, tiêu biểu cho thời kỳ dựng nước”.

5.5. Bài đọc: “Ngôn ngữ - chữ viết”. 

5.6. Bài đọc: “Tục thờ cúng gia tiên của người Việt”.

5.7. Bài đọc: “Tục lệ về Tết Nguyên đán”. 

5.8. Bài đọc: “Văn hóa ẩm thực”.

5.9. Bài đọc: “Tục ăn trầu và sự tích trầu cau”.

5.10. Đọc bài: “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”.

5.11. Bài đọc: “Nhà ở của người Việt”. 

5.12. Bài đọc: “Hà Nội”.

5.13. Bài đọc: “Huế”.

5.14. Bài đọc: “Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh”.

6. Học liệu

6.1. Tài liệu tham khảo chính:

- Đại học Quốc gia Hà Nội: Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam. Nxb KHXH, Hà Nội, 1996.

- Trần Quốc Vượng (chủ biên): Cơ sở văn hóa Việt Nam. Nxb Giáo Dục, 1997.

- Nhất Thanh - Vũ Văn Khiếu: Phong tục làng xóm Việt Nam. Nxb Phương Đông, 2005. 
- Đặng Đức Siêu: Sổ tay văn hóa Việt Nam. Nxb Văn học, 2006.

6.2. Tài liệu tham khảo:

- Hwang Gwi Yeon - Trịnh Cẩm Lan - Nguyễn Khánh Hà, Bài đọc tiếng Việt Nâng cao,Nxb ĐHQG Hà Nội, 2005.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành điền dã
	Tự học, 

Xác định
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo

 luận
	
	
	

	Tuần 1 (Nội dung 1) 
	1
	2
	0
	0
	1
	4

	Tuần 2 (Nội dung 2)
	1
	2
	0
	0
	1
	4

	Tuần 3 (Nội dung 3)
	1
	3
	0
	0
	0
	4

	Tuần 4 (Nội dung 4)
	1
	2
	0
	0
	1
	4

	Tuần 5 (Nội dung 5)
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Tuần 6 (Nội dung 6)
	1
	2
	0
	0
	1
	4

	Tuần 7 (Nội dung 7)
	1
	3
	0
	0
	0
	4

	Tuần 8 (Nội dung 8)
	1
	1
	2
	0
	0
	4

	Tuần 9 (Nội dung 9)
	1
	2
	0
	0
	1
	4

	Tuần 10 (Nội dung 10)
	1
	2
	0
	0
	1
	4

	Tuần 11(Nội dung 11)
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Tuần 12 (Nội dung 12)
	1
	3
	0
	0
	0
	4

	Tuần 13 (Nội dung 13)
	1
	3
	0
	0
	0
	4

	Tuần 14 (Nội dung 14)
	1
	2
	0
	0
	1
	4

	Tuần 15 (Ôn tập)
	1
	1
	2
	0
	0
	4

	Tổng
	15
	30
	4
	4
	7
	60


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
 Tuần 1 (Nội dung 1): Bài 1: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	1. Đọc bài: “Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc”.
2. Chuẩn bị làm kế hoạch học tập môn học

3. Chuẩn bị học liệu

4. Ghi chép nhiệm vụ tuần sau


	

	Bài tập

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	
	- Luyện tập ngữ pháp.

- Đặt câu với các hiện tượng ngữ pháp vừa học.

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học xác định (1 giờ tín chỉ)
	Tại thư viện/nhà
	
	4 vấn đề nêu trên
	

	KT-ĐG
	
	
	
	


Tuần 2 (Nội dung 2): Bài 2: Các triều đại Việt Nam
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu các triều đại Việt Nam.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	1. Đọc tài liệu (giảng viên sẽ phát vào đầu môn học).


	

	Bài tập

1 giờ tín chỉ 

(1 giờ trên lớp)
	
	- Luyện tập ngữ pháp.

- Đặt câu với các hiện tượng ngữ pháp vừa học.

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học xác định (1 giờ tín chỉ)
	Tại thư viện/nhà
	
	- Nhớ được các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp đã học


	

	KT-ĐG
	
	1. Giao bài tập cá nhân/tuần 2
	
	


Tuần 3 (Nội dung 3): Bài 3: Một số trung tâm thương mại thời xưa

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ (1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu một số trung tâm thương mại thời xưa.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc trước bài đọc.

- Chuẩn bị trước ý kiến về trung tâm thương mại thời xưa để thảo luận vao buổi học sau đó.
	

	Bài tập

3 giờ tín chỉ (3 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp câu.

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	- Làm bài tập cá nhân/tuần


	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân/tuần 2; giao bài tập tuần 3
	- Nộp bài tập cá nhân/tuần 2
	


Tuần 4 (Nội dung 4): Bài 4: Trông đồng đúc kết tinh hoa kỹ thuật và mỹ thuật của người Việt cổ, tiêu biểu cho thời kỳ dựng nước.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc trước bài đọc.
	

	Bài tập

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học xác định (1 giờ tín chỉ)
	Tại thư viện/nhà
	
	- Làm bài tập cá nhân/tuần


	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân/tuần 3; giao bài tập cá nhân/tuần 4
	- Nộp bài tập cá nhân/tuần 3
	


Tuần 5 (Nội dung 5): Bài 5: Ngôn ngữ - chữ viết

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc tài liệu giới thiệu tiếng Việt.
	

	Bài tập

1 giờ tín chỉ (1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các hiện tượng, cấu trúc ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.


	
	

	Thực hành điền dã 2 giờ tín chỉ)
	
	- Thăm Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) 
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	- Làm bài tập cá nhân/tuần


	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân/tuần 4; giao bài tập cá nhân tuần 5.
	- Nộp bài tập cá nhân/tuần 4
	


Tuần 6 (Nội dung 6): Bài 6: Tục thê cóng gia tiên của gia đình người Việt

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc tài liệu nói về tục thê cóng gia tiên của gia đình người Việt
	

	Bài tập

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.


	
	

	Tự học xác định

(1 giờ tín chỉ)
	Tại thư viện/nhà
	- Luyện tập ngữ pháp.
	- Làm bài tập cá nhân.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân/ tuần 5; giao bài tập cá nhân/tuần 6
	- Nộp bài tập cá nhân tuần 5.
	


Tuần 7 (Nội dung 7): Bài 7: Tục lệ về Tết Nguyên đán
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc tài liệu về Tết Việt Nam.
	

	Bài tập

3 giờ tín chỉ (3giờ lên lớp)
	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	- Đọc các tài liệu về ẩm thực.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân/tuần 6; giao bài tập cá nhân/tuần 7

- Thông báo thời gian, hình thức kiểm tra giữa kỳ
	- Nộp bài tập cá nhân/tuần 6
	


Tuần 8 (Nội dung 8): Bài 8: Văn hóa ẩm thực

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc các tài liệu về văn hóa ẩm thực.
	

	Bài tập 

1 giờ tín chỉ (1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.


	
	

	Thảo luận

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	- Thảo luận về các trung tâm thương mại thời xưa.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	- Chuẩn bị để viết một bài về ẩm thực.


	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân/tuần 7; giao bài tập cá nhân tuần 8.
	- Nộp bài tập cá nhân/tuần 7
	


Tuần 9: (Nội dung 9): Bài 9: Tục ăn trầu và sự tích trầu cau
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc trước bài đọc.
	

	Bài tập 

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	Viết:

- Kiểm tra giữa kỳ (45 phút)

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học xác định (1 giờ tín chỉ)
	Tại thư viện/nhà
	
	- Làm bài tập cá nhân.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân tuần 8; giao bài tập cá nhân/tuần 9.

- Giao bài tập nhóm
	
	


Tuần 10 (Nội dung 10): Bài 10: Sự tích bánh chưng, bánh giầy

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc trước bài đọc.


	

	Bài tập 

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)


	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học xác định (1 giờ tín chỉ)
	Tại thư viện/nhà
	
	- Làm bài tập cá nhân.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân/tuần 9; giao bài tập cá nhân tuần 10.
	- Nộp bài tập cá nhân/tuần 9.
	


Tuần 11 (Nội dung 11): Bài 11: Nhà ở của người Việt

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc một số tài liệu về nhà ở của người Việt.
	

	Bài tập 

1 giờ tín chỉ (1 giờ trên lớp)


	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.


	
	

	Thực hành điền dã

2 giờ tín chỉ
	
	- Thăm nhà ở của người Việt.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	- Luyện tập và làm bài tập cá nhân.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân tuần 10; gia bài tập cá nhân tuần 11.
	- Nộp bài tập cá nhân/ tuần 10.
	


Tuần 12 (Nội dung 12): Bài 12: Hà Nội

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc tài liệu viết về Hà Nội.


	

	Bài tập 

3 giờ tín chỉ (3 giờ trên lớp)


	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).

- Sử dụng các từ ngữ pháp vừa học để viết tiếp các câu.

- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	-Làm bài tập cá nhân.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân tuần 11; giao bài tập cá nhân/tuần 12.
	- Nộp bài tập cá nhân/ tuần 11.
	


Tuần 13 (Nội dung 13): Bài 13: Huế
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc một số tài liệu nói về HuÕ.
	

	Bài tập 

3 giờ tín chỉ (3 giờ trên lớp)


	Trên lớp
	Viết:

- Viết bài nêu lên những hiểu biết của anh/chị về Huế.
- Điền từ vào các chỗ trống trong câu.

- Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	- Làm bài tập cá nhân.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân tuần 12; giao bài tập cá nhân/tuần 13.
	- Nộp bài tập cá nhân/ tuần 12.
	


Tuần 14 (Nội dung 14): Bài 14: Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bài đọc.

2. Giải thích ngữ pháp.

3. Giải thích từ ngữ mới.


	- Đọc một số tài liệu nói về thành phố Hồ Chí Minh.

	

	Bài tập 

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)


	Trên lớp
	Viết:

- Đặt câu với các từ  ngữ pháp vừa học (mỗi từ 1 câu).


	
	

	Tự học xác định (1 giờ tín chỉ)
	Tại thư viện/nhà
	
	-Làm bài tập cá nhân.
	

	KT-ĐG
	
	- Thu bài tập cá nhân tuần 13.
	- Nộp bài tập cá nhân/ tuần 13.
	


Tuần 15: Thảo luận ôn tập, giải đáp thắc mắc
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	- Hướng dẫn nội dung ôn tập.

- Giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của sinh viên trong quá trình học tập.

- Trả bài kiểm tra giữa kỳ (tuần 8), trả bài tập cá nhân/tuần 13.

- Phát phiếu và hướng dẫn sinh viên điền vào mẫu phiếu trưng cầu ý kiến của sinh viên về nội dung môn học và cách thức giảng dạy.



	- Đọc các tài liệu ôn tập.

- Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên, những thắc mắc…về nội dung của môn học

- Theo dõi sự tổng kết, nhận xét của giảng viên
	

	Bài tập 

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	- Ôn tập ngữ pháp
	
	

	Thảo luận

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Một số vấn đề chuẩn bị thi
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	-Tự ôn tập, chuẩn bị thi hết môn 
	

	KT-ĐG
	
	Hướng dẫn cách thi hết môn
	
	


8. Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.
· Thiếu một điểm thành phần không có điểm hết môn.
· Các bài tập phải nộp đúng hạn, có thể làm lại nếu muốn điểm cao hơn.
· Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ).
· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá 

thường xuyên
	Các vấn đề lí thuyết
	Đánh giá khả năng vận dụng các hiện tượng ngữ pháp tiếng Việt vào trong giao tiếp và viết.
	5%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lí thuyết, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn khi học tiếng Việt.
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và khả năng làm việc độc lập.
	10%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn.
	Đánh giá khả năng học tập độc lập và khả năng vận dụng các hiện tượng ngữ pháp, khả năng viết tiếng Việt.
	10%

	Bài kiểm tra

 Giữa kỳ
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn.
	Đánh giá khả năng sử dụng các hiện tượng ngữ pháp và khả năng viết.
	25%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng ứng dụng
	Đánh giá khả năng vận dụng các hiện tượng ngữ pháp và khả năng viết bài luận của SV
	50%


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

· Bài tập viết cá nhân/tuần

Loại bài tập này thường dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, học của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn. Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này có thể bao gồm:

-Nội dung: 


1) Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.


2) Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.


3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

-Hình thức:


4) Ngôn ngữ trong sáng, diễn đạt đúng thanh điệu, ngữ pháp tiếng Việt, dễ hiểu, logic, đầy đủ nội dung bài học.


5. Nộp bài đúng hạn như đã được giảng viên thông báo.





Loại bài tập lớn

Các tiêu chí chung

Nội dung:

1) Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.

2) Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức:

4) Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp đúng qui cách.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí

	Điểm
	Tiêu chí

	9 - 10
	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7 – 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

	5 – 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

	Dưới 5
	- Không đạt cả 4 tiêu chí.


9.3. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

- Thời gian: Sau khi học hết các nội dung của chương trình môn học, giảng viên tổ chức cho sinh viên ôn tập theo các câu hỏi và các nội dung mà giảng viên đã dạy. Kiểm tra giữa kỳ được thực hiện khi đã học xong 2 tín chỉ. Thi cuối kỳ được thực hiện sau khi hoàn thành số giờ tín chỉ của môn học. Thời gian làm bài: 180 phút.

- Địa điểm: Tại lớp học theo quy định của Khoa.

- Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho Khoa sau ngày thi hai ngày.

- Điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm bài thi hết môn học được tính theo quy định, cach cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ.

	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)


	Chủ nhiệm Bộ môn
(Ký tên)


	Giảng viên

(Ký tên)

TS. Trần Nhật Chính
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